Tuần: 19
Đạo đức 
TiÕt 19:Đoµn kÕt víi thiÕu nhi quèc tÕ (T1) 

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là an hem, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ,…

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ trức.

+ Ghi chú: Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng.

- HS có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nước khác.

- Giáo dục học sinh biết đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế trong các hoạt động bảo vệ môi trường làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.


(Nội dung điều chỉnh: không yêu cầu hs thực hiện đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp).
II. Các KNS cơ bản ®​ược giáo dục trong bài:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

- Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

- Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

III. Các ph​ương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Thảo luận.

- Nói về cảm xúc của mình.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi quốc tế.

V. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ(1'):

-KT VBT

B/ Bài mới(35'):

1/Giới thiệu bài: (3')

HS hát tập thể hoặc nghe GV hát, nghe băng một bài hát nói về tình hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.

2/ Hoạt động 1: Phân tích thông tin (10')

* Mục tiêu: 

- HS biết những biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi quốc tế.  

- HS hiểu trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè.

*KNS:

+ Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

+ Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

* Cách tiến hành:
 a.GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài bức tranh hoặc mẫu tin ngắn về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi quốc tế. Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của các hoạt động đó.

b.Các nhóm thảo luận.

c.Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

d.GV kết luận: Các ảnh và thông tin trên cho chúng ta thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi các nước trên thế giới; thiếu nhi Việt nam cũng đã có rất nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các nước khác. Đó cũng là quyền của trẻ em được tự do kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển.

 3/ Hoạt động 2: Du lịch thế giới (10')

* Mục tiêu: HS biết thêm về nền văn hoá, về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số nước trên thế giới và trong khu vực.

*KNS: Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

* Cách tiến hành:

a.Mỗi nhóm đóng vai trẻ em của một nước như: Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga,  (có thể mặc trang phục truyền thống) ra chào, múa hát và giới thiệu đôi nét về văn hoá của dân tộc đó, về cuộc sống và học tập, về mong ước của trẻ em nước đó với sự giúp đỡ của GV.

b.Sau mỗi phần trình bày của một nhóm, các HS khác của lớp  có thể đặt câu hỏi và giao lưu cùng với nhóm đó.

c.Thảo luận cả lớp: Qua phần trình bày của các nhóm, em thấy trẻ em các nước có những điểm gì giống nhau? Những sự giống nhau đó nói lên điều gì?

d.GV kết luận: Thiếu nhi các nước tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, về điều kiện sống, ... nhưng có nhiều điểm giống nhau như đều yêu thương mọi người, yêu quê hương, đất nước mình, yêu thiên nhiên, yêu hoà bình, ghét chiến tranh, đều có các quyền được sống, được đối xử bình đẳng, quyền được giáo dục, được có gia đình, được nói và ăn mặc theo truyền thống của dân tộc mình,...

4/ Hoạt động 3:Thảo luận nhóm (bài tập 3) (8')
* Mục tiêu: HS biết được những việc cần làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.

*KNS: + Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

             + Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

* Cách tiến hành:

a. GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.

b.Các nhóm thảo luận.

c.Đại diện các nhóm trình bày. HS cả lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung.

d. GV kết luận: 

Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có rất nhiều cách, các em có thể tham gia các hoạt động:

- Kết nghĩa với thiếu nhi quốc tế.

- Tìm hiểu về cuộc sống và học tập của thiếu nhi các nước khác;

- Tham gia các cuộc giao lưu;

- Viết thư gửi ảnh, gửi quà cho các bạn;

- Lấy chữ kí, quyên góp ủng hộ thiếu nhi những nước bị thiên tai, chiến tranh;

- Vẽ tranh, làm thơ, viết bài về tình đoàn kết hữu nghị thiếu nhi quốc tế,...

e.HS liên hệ và tự liên hệ về những việc mà lớp mình, trường mình hoặc bản thân đã làm để bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.

* Liên hệ với việc bảo vệ môi trường của thiếu nhi Việt Nam với Thiếu nhi Quốc tế.

 5/ Hướng dẫn thực hành. (4’)

*KNS: Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

-Các nhóm lựa chọn và thực hiện các hoạt động phù hợp với khả năng để bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.

-Sưu tầm tranh ảnh, truyện, bài báo, về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế.

-Vẽ tranh, làm thơ, về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế.

 C. Củng cố - dặn dò: (1')

- Nhận xét tiết học.
	*Trực tiếp.

- Cả lớp hát một bài hát.

*Thảo luận, vấn đáp, nói về cảm xúc của mình.

- GV nêu yêu cầu thảo luận.
-HS trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ.
-Vấn đáp, kết luận.
*Đóng vai

- GV nêu yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm, đóng vai.
- Các nhóm giao lưu, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Vấn đáp, kết luận.

-HS nhắc lại, KL

*Vấn đáp, thảo luận nhóm, nói về cảm xúc của mình.

- GV nêu yêu cầu thảo luận.
-HS trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ.
-Vấn đáp, kết luận.
- HS tự liên hệ bản thân.

-GV nêu yêu cầu về nhà.




  

-------------------------------------------------------------------------

Tuần 20:  

Đạo đức 

 Tiết 20:Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (T2)

 I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là an hem, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ.
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ trức.

+ Ghi chú: Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng.

- HS có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nước khác.

- Giáo dục học sinh biết đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế trong các hoạt động bảo vệ môi trường làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.


(Nội dung điều chỉnh: không yêu cầu hs thực hiện đóng vai trong các tình huống chưa phù hợp).

II. Các KNS cơ bản ®​ược giáo dục trong bài:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

- Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

- Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

III. Các ph​ương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Thảo luận.

- Nói về cảm xúc của mình

 IV. Đồ dùng dạy học:
- Phấn màu, bảng phụ, vở bài tập Đạo đức 3.

 V. Các hoạt động dạy học:
	 * ổn định tổ chức:(1')

A/ kiểm tra bài cũ: (4')

-Em đã làm những việc gì thể hiện tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế?

-Gv nx
B/ bài mới:(30')

1/ Giới thiệu bài:  HS hát tập thể hoặc nghe băng bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ”, nhạc và lời của Phạm Tuyên.


 2/ Hoạt động 1: Giới thiệu những sáng tác hoặc tư liệu đã sưu tầm  được về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế 

* Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS thể hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được thu nhận thông tin, được tự do kết giao bạn bè. 

* Cách tiến hành:
 a. HS trưng bày tranh, ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được.
b. Cả lớp đi xem, nghe các nhóm hoặc cá nhân giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có thể nhận xét, chất vấn.

c. GV nhận xét, khen các HS hoặc nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc đã có những sáng tác tốt về chủ đề bài học.

-GV đánh giá.
 3/ Hoạt động 2: Viết thư bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi các nước 

* Mục tiêu: HS biết thể hiện tình cảm hữu nghị với thiếu nhi quốc tế qua nội dung thư.

* Cách tiến hành:

  Thư có thể viết chung cả lớp, theo từng nhóm hoặc từng cá nhân. Nếu viết thư tập thể thì có thể theo các bước sau:
 a. HS thảo luận.

- Lựa chọn và quyết định xem nên gửi thư cho các bạn thiếu nhi nước nào (GV có thể gợi ý cho HS gửi thư cho thiếu nhi các nước đang gặp nhiều khó khăn như: đói nghèo, dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, )

- Nội dung thư sẽ viết những gì?
b. Tiến hành việc viết thư (một bạn sẽ làm thư kí, ghi chép ý của các bạn đóng góp).

c. Thông qua nội dung thư và kí tên tập thể vào thư.

d. Cử người sau giờ học đi ra bưu điện gửi thư.

 4/ Hoạt động 3: Bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị đối với thiếu nhi Quốc tế 

* Mục tiêu: Củng cố lại bài học.

* Cách tiến hành:

  HS múa hát, đọc thơ , kể chuyện, diễn tiểu   phẩm, về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế.

 5/ Kết luận chung. 

+ Thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi các nước tuy khác nhau về màu da, ngôn ngữ, điều kiện sống,... song đều là anh em, bè bạn, cùng là chủ nhân tương lai của thế giới. Vì vậy, chúng ta cần phải đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi thế giới.

 C. Củng cố - dặn dò:(5')
- Nhận xét tiết học.
	*Kiểm tra, đánh giá.

            (2HS): Tuấn ,Đạt.

*Trực tiếp.

- Trưng bày triển lãm.

- HS tham quan.

*Thực hành

- GV hướng dẫn HS thực hành.

- HS thảo luận, thực hành.
* Thực hành

- HS nhắc lại.
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TUẦN 21

Đạo đức 

(Tiết 21) Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (T1) 

I. Mục tiêu:

- B​ước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ.
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà tr​ường, địa phư​ơng tổ chức.

+ Ghi chú: Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền đ​ược mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, đư​ợc đối xử bình đẳng.

- HS có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nư​ớc khác.

- Giáo dục học sinh biết đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế trong các hoạt động bảo vệ môi trư​ờng làm cho môi trư​ờng xanh, sạch, đẹp.


(Nội dung điều chỉnh: không yêu cầu hs thực hiện đóng vai trong các tình huống ch​a phù hợp).
II. Các KNS cơ bản đ​Ược giáo dục trong bài:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

- Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

- Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

III. Các ph​ương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Thảo luận.

- Nói về cảm xúc của mình.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi quốc tế.

V. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ(5') -KT VBT
B/ Bài mới(35'):

1/Giới thiệu bài: 

2/ Hoạt động 1: Phân tích thông tin 
*KNS:+ Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế 

* Cách tiến hành:
 a.GV chia nhóm :Các nhóm thảo luận.

b.Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

.GV kết luận: Các ảnh và thông tin trên cho chúng ta thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi các n​ớc trên thế giới; thiếu nhi Việt nam cũng đã có rất nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các n​ớc khác. Đó cũng là quyền của trẻ em đ​ợc tự do kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển.

 * Liên hệ với việc bảo vệ môi trư​ờng của thiếu nhi Việt Nam với Thiếu nhi Quốc tế.
 .-Vẽ tranh, làm thơ, về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế.
C. Củng cố - dặn dò: (1')
- Nhận xét tiết học.
	*Trực tiếp.

- Cả lớp hát một bài hát.

*Thảo luận, vấn đáp, nói về cảm xúc của mình.

- GV nêu yêu cầu thảo luận.
-HS trao đổi với nhau trong nhóm nhỏ.
-Vấn đáp, kết luận.
-HS nhắc lại, KL




                  ---------------------------------------------------------------------------------

Tuần 22
Đạo đức 

ÔN : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ  (Tiết 2)

I. Mục tiêu: 
* Yêu cầu cần đạt:
      - Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ,…

      - Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.

      - HS khá , giỏi biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng.

II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

-Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế.

-kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

-kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến vấn đề quyền trẽ em

III.Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực có the sử dụng :

IV.ĐỒ dùng dạy học.
- Nội dung bài dạy, tranh ảnh liên quan đến bài dạy.
V. Các hoạt động dạy học

A Bài cũ5':GV KT vở bài tập HS

B Bài mới: 35'

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Viết thư kết bạn.

Mục tiêu: HS thể hiện được tình thân ái, đoàn kết khi viết thư kết bạn cùng nhau.

Cách tiến hành:

+ Yêu cầu học sinh trình bày các bức thư đã chuẩn bị từ trước.

+ Lắng nghe, uốn nắn câu, chữ, nhận xét nội dung thư và kết luận: Chúng ta có quyền kết bạn, giao lưu với bạn bè Quốc tế.

Hoạt động 2: Những việc em cần làm.

Mục tiêu: HS biết được những việc mình cần làm để thể hiện sự đoàn kết với thiếu nhi thế giới.

Cách tiến hành:

+ Yêu cầu học sinh làm bài trong phiếu bài tập.

Phiếu bài tập.

     Điền chữ Đ vào ( trước hành động em cho là đúng, Chữ S vào ( trước hành động em cho là sai.

1. ( Tò mò đi theo, trêu chọc bạn nhỏ là người nước ngoài.

2. ( Ủng hộ quần áo, sách vở giúp các bạn nhỏ nghèo CuBa.

3. ( Không tiếp xúc với trẻ em nước ngoài.

4. ( Giới thiệu về đất nước với các bạn nhỏ nước ngoài đến thăm Việt Nam.

5. ( Các bạn nhỏ nước ngoài ở rất xa, không thể ủng hộ các bạn.

6. ( Giúp đỡ 1 bạn nhỏ nước ngoài đến Việt Nam, giúp chỉ đường, nói chuyện ...

+ Yêu cầu học sinh chia thành đội Xanh, Đỏ). Mỗi đội cử 6 học sinh tham gia trò chơi tiếp sức lên điền kết quả làm bài tập.

+ Kết luận: Chúng ta cần phải quan tâm và giúp đỡ các bạn nhỏ nước ngoài. Như thế mới thể hiện tình đoàn kết, hữu nghi giữa thiếu nhi các nước trên thế giới.

Hoạt động 3: Giới thiệu những bài hát, bài thơ của thiếu nhi thế giới và Việt Nam.

+ Giới thệu với học sinh bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên), Trái đất này là của chúng minh (Định Hải). Yêu cầu học sinh chia thành 2 tổ hát những bài hát này.

+ Giới thệu bài thơ của Trần Đăng Khoa bài: Gửi bản Chi lê.

C.Củng cố -dặn dò3'

Nhận xét tiết học


	+ 5(6 học sinh trình bày.

+ Các học sinh khác bổ sung hoặc nhận xét về nội dung. 

+ Học sinh làm bài trong phiếu bài tập của mình.

( Sai.

( Đúng.

( Sai.

( Đúng.

( Sai.

( Đúng.

+ Các đội cử 6 bạn lên lần lượt điền kết quả vào bài tập.

+ Các học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.



                                              __________________________________

Tuần 23
                                                               Đạo đức:

                                Tiết 23:Tôn trọng đám tang (T1)

  I. Mục tiêu:

- Biết được ngững việc cần làm khi gặp đám tang.

- Bước đâu biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác.

- HS có thái độ biết thông cảm trước sự đau buồn của người khác

  II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác.

- Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang

  III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC;

- Nói cách khác 

- Đóng vai.

  IV. Đồ dùng dạy học:

- Vở , phấn màu, bảng phụ.

- Truyện kể về chủ đề bài đọc.

  V. Các hoạt động dạy học:

	A/ kiểm tra bài cũ: (5’)

-NX
 B/ bài mới:(30')

1/Giới thiệu bài: Tôn trọng đám tang (tiết 1)
 2/ Hoạt động 1: Kể chuyện :Đám tang (bài tập 1)
* Mục tiêu: HS biết vì sao cần phải tôn trọng đám tang và thể hiện một số cách ứng xử cần thiết khi gặp đám tang.

* Cách tiến hành:
 ( GV kể chuyện (có thể sử dụng tranh minh hoạ).

( Đàm thoại:

- Mẹ Hoàng và một số người đi đường đã làm gì khi gặp đám tang?

- Vì sao mẹ Hoàng lại dừng xe, nhường đường cho đám tang?

- Hoàng đã hiểu ra điều gì sau khi nghe mẹ giải thích?

- Qua câu chuyện trên, các em thấy cần phải làm gì khi gặp đám tang?
( GV kết luận: Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ.

 3/ Hoạt động 2: Đánh giá hành vi (bài tập 2)
* Mục tiêu: 

- HS biết phân biệt hành vi đúng với hành vi sai khi gặp đám tang. 

* Cách tiến hành:

 ( GV yêu cầu học sinh mở vở bài tập: Em hãy ghi vào « ( chữ § trước những việc làm đúng và chữ S trước những việc làm sai khi gặp đám tang.

( a) Chạy theo xem, chỉ trỏ.

( b) Nhường đường.

( c) Cười đùa.

( d) Ngả mũ, nón.

( ®) Bóp còi xe xin đường.

( e) Luồn lách, vượt lên trước.

( HS làm việc cá nhân.
( HS trình bày kết quả làm việc và giải thích lí do vì sao theo mình hành vi đó lại là đúng hoặc sai.

( GV kết luận: Các việc b, d là những việc làm đúng, thể hiện sự tôn trọng đám tang; các việc a, c, ®, e là những việc không nên làm.

 4/ Hoạt động 3: Tự liên hệ (bài tập 3)
* Mục tiêu: HS biết tự đánh giá cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang.

* Cách tiến hành:

 ( GV nêu yêu cầu tự liên hệ.

( HS tự liên hệ trong nhóm nhỏ về cách ứng xử của bản thân.

( GV mời một số HS trao đổi với các bạn trong lớp. 

( GV nhận xét và khen những HS đã biết cư xử đúng khi gặp đám tang. 

 5/ Hướng dẫn thực hành. 

Thực hiện tôn trọng đám tang và nhắc bạn bè cùng thực hiện. 

 C. Củng cố- dặn dò:(3')

- Nhận xét tiết học.
	-KT VBT HS

*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Đàm thoại.

- HS nêu yêu cầu bài tập và làm việc cá nhân.
- HS trình bày kết quả, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận.
*Thực hành

- HS nêu yêu cầu bài tập và làm việc cá nhân.
- HS trình bày kết quả, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận.

*Vấn đáp, thảo luận.

-GV nêu yêu cầu HS tự liên hệ bản thân.
-Thảo luận và trình bày trước lớp.




                                          ---------------------------------------------------------

Tuần 24
Đạo đức

                             Tiết 24:Tôn trọng đám tang (Tiết 2)

  I. Mục tiêu:

- HS biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.

- Bước đầu biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác.

- HS biết cách ứng xử  đúng trong các tình huống gặp đám tang.
 II. Các KNS cơ bản
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác.

- Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang.

III. Các phương pháp dạy học tích cực:

- Nói cách khác

- Đóng vai

 IV. Đồ dùng dạy học:
- Phấn màu, bảng phụ, vở 

 V. Các hoạt động dạy học:

	A/ kiểm tra bài cũ:(5') 

-  Con đã làm những việc gì thể hiện sự tôn trọng đám tang?
B/ bài mới:(30')

1/ Giới thiệu bài:  như mục I
2/ Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến (bài tập 4)
* Mục tiêu: HS biết trình bày những quan niệm đúng về cách ứng xử khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình. 

* Cách tiến hành:
 ( GV lần lượt đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự của mình bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh hoặc màu trắng (hoặc giơ tay theo quy ước chung).

Các ý kiến:

a) Chỉ cần tôn trọng đám tang của những người mình quen biết.

b) Tôn trọng đám tang là tôn trọng người đã khuất, tôn trọng gia đình họ và những người cùng đi đưa tang.

c) Tôn trọng đám tang là biểu hiện của nếp sống văn hoá.

( Sau mỗi ý kiến, HS thảo luận lí do tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự.

( GV kết luận: 
- Nên tán thành với các ý kiến b, c.

- Không tán thành với ý kiến a.
 3/ Hoạt động 2: Xử lí tình huống (bài tập 5)
* Mục tiêu:  HS biết lựa chọn cách ứng xử  đúng trong các tình huống gặp đám tang.

* Cách tiến hành:
 ( GV chia nhóm, phát phiếu giao việc cho mỗi nhóm thảo luận về cách ứng xử một trong các tình huống sau:

a) Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đi đằng sau xe tang.

b) Bên nhà hàng xóm có tang.

c) Gia đình của bạn học cùng lớp em có tang.

d) Em nhìn thấy mấy bạn nhỏ đang chạy theo xem một đám tang, cười nói, chỉ trỏ.

( Các nhóm thảo luận.

( Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. Cả lớp trao đổi, nhận xét.

( GV kết luận:

Tình huống a: Em không nên gọi bạn hoặc chỉ trỏ, cười đùa. Nếu bạn nhìn thấy em, em khẽ gật đầu chia buồn cùng bạn. Nêú có thể, em nên đi cùng với bạn một đoạn đường.

Tình huống b: Em không nên chạy nhảy, cười đùa, vặn to đài, ti vi, chạy sang xem, chỉ trỏ.

Tình huống c: Em nên hỏi thăm và chia buồn cùng bạn.

Tình huống d: Em nên khuyên ngăn các bạn.
4/ Hoạt động 3: Trò chơi :Nên và Không nên (bài tập 6)
* Mục tiêu: Củng cố bài.

* Cách tiến hành:
 ( GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy to, bút dạ và phổ biến luật chơi.

Luật chơi: Trong một thời gian nhất định (khoảng 5 – 7 phút), các nhóm thảo luận, liệt kê những việc nên làm khi gặp đám tang theo hai cột: “Nên” và “Không nên”. Nhóm nào ghi được nhiều việc, nhóm đó sẽ thắng cuộc.

( HS tiến hành chơi.

( Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả công việc của mỗi nhóm.

( GV nhận xét, khen những nhóm thắng cuộc.

 5/ Kết luận chung.  Cần phải tôn trọng đám tang, không nên làm gì xúc phạm đến tang lễ. Đó là một biểu hiện của nếp sống văn hoá.
 C. Củng cố - dặn dò:(3’)
- Nhận xét tiết học.
	*Kiểm tra, đánh giá.

            (2HS): Hiền , Hòa.

*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

* Vấn đáp, thảo luận.

-GV lần lượt đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự của mình bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh hoặc màu trắng (hoặc giơ tay theo quy ước chung).

-Sau mỗi ý kiến, HS thảo luận lí do tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự.

- GV kết luận.
*Vấn đáp, thảo luận nhóm.

- GV chia nhóm, phát phiếu giao việc cho mỗi nhóm thảo luận về cách ứng xử một trong các tình huống.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. Cả lớp trao đổi, nhận xét.

- GV kết luận.

* Trò chơi.

- GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy to, bút dạ và phổ biến luật chơi.

- HS tiến hành chơi.

- Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả công việc của mỗi nhóm.

- GV nhận xét, khen những nhóm thắng cuộc.

- GV kết luận chung.

- HS nhắc lại.




                                       ------------------------------------------------------

Tuần 25

Đạo đức

Tiết 25: Thực hành kĩ năng giữa học kỳ II

I.Mục tiêu :

- Giáo dục Học sinh nhớ lại các kiến thức đã học giữa Học kì II.

- Làm các bài tập theo phiếu bài tập.

- Giáo dục: Học sinh thực hành tốt các kĩ năng đã học.

II.Chuẩn bị :

- Phiếu bài tập.    


III. Các hoạt động dạy-học:
	A.Kiểm tra bài cũ: (5P)

-GV nêu nội dung câu hỏi

B.Bµi míi: (33P)
-GV nêu mục tiêu bài học

-GV gọi HS nêu tên các bài đã học.

-Một số HS nhắc lại.

-GV nhắc lại các bài đã học.

Câu 1 : Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế. Em hãy nêu các cách mà các em đã học.

Câu 2 : Thiếu nhi các nước tuy khác màu da, về ngôn ngữ, điều kiện sống … nhưng có nhiều điểm giống nhau.

a)Đều yêu hòa bình, ghét chiến tranh.

b)Đều yêu thương mọi người, yêu quê hương đất nước mình.

c)Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 3 : Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống sau :

-Em nhìn thấy một số bạn vừa chạy theo xem vừa chỉ trỏ đám tang.
C. Củng cố -dặn dò: (2p)
-Thực hành kĩ năng đoàn kết với thiếu nhi quốc tế và tôn trọng ¸đám tang.

-Nhận xét tiết học.
	     -  HS trả lời. 

-Lắng nghe

-HS nêu.

-8 HS nhắc lại.

-Lắng nghe.

+Kết nghĩa với thiếu nhi Quốc tế.

+Viết thư, gửi ảnh, gửi quà cho các bạn.

+Quyên góp ủng hộ thiếu nhi những nước bị thiên tai.

+ …

-Ý : c

-Cần nhắc bạn không nên chạy theo và chỉ trỏ như vậy. Đó là việc làm không văn hoá.

-Lắng nghe


----------------------------------------------------

Tuần: 26

                                                                 Đạo đức

	tiết 26:tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (T 1)


	I. Mục tiêu:
- Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

- Biết: Không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác.

- Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.  
+ Ghi chú:      - Biết: Trẻ em có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư.

                      - Nhắc mọi người cùng thực hiện.

	ii. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng tự trọng.

- Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.

iii. các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Tự nhủ.

- Giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

Iv. Đồ dùng dạy học:

- Vở , phấn màu, bảng phụ.

	v. Các hoạt động dạy học:


	A/ kiểm tra bài cũ: (5')

-  Nêu những việc em đã làm để thể hiện sự tôn trọng đám tang.
	*Kiểm tra, đánh giá.

         (3HS)
( Anh, Yến ,Hanh)

	B/ bài mới: (33')
1/Giới thiệu bài:    như mục I
	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Hoạt động 1: Xử lí tình huống qua đóng vai (bài tập 1)
* Mục tiêu: HS biết được một biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
* KNS : Kĩ năng tự trọng.
* Cách tiến hành:
	*Tự nhủ, giải quyết vấn đề, đóng vai, thảo luận nhóm.



	( GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận để xử lí tình huống sau, rồi thể hiện qua trò chơi đóng vai:

 Nam và Minh đang làm bài thì có bác đưa thư ghé qua nhờ chuyển lá thư cho ông Tư hàng xóm vì cả nhà đi vắng. Nam nói với Minh:

- Đây là thư của chú Hà, con ông Tư gửi từ nước ngoài về. Chúng mình bóc ra xem đi.

    Nếu là Minh, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?

( Các nhóm HS độc lập thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau.

( Một số nhóm đóng vai.

( HS thảo luận lớp:

- Trong những cách giải quyết mà các nhóm đưa ra, cách nào là phù hợp nhất? Em thử đoán xem, ông Tư sẽ nghĩ gì về Nam và Minh nếu thư bị bóc?
( GV kết luận: Minh cần khuyện bạn không được bóc thư của người khác. Đó là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
	- GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận để xử lí tình huống, rồi thể hiện qua trò chơi đóng vai.

- Các nhóm HS độc lập thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau.

- Một số nhóm đóng vai.

- HS thảo luận lớp.

- GV kết luận.


	3/ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (bài tập 2)
* Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và vì sao cần phải tôn trọng.

*KNS : Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.
* Cách tiến hành:
	*Thảo luận nhóm.

	(  HS thảo luận những nội dung sau:

a) Điền những từ: bí mật, pháp luật, của riêng, sai trái vào chỗ trống sao cho thích hợp.

Thư từ, tài sản của người khác là mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm vi phạm .
Mọi người cần tôn trọng riêng của trẻ em.

b) Xếp những cụm từ chỉ hành vi, việc làm sau đâyvào hai cột “Nên làm” hoặc “Không nên làm” liên quan đến thư từ, tài sản của người khác:

- Tự ý sử dụng khi chưa được phép.

- Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn.

- Hỏi mượn khi cần.

- Xem trộm nhật kí của người khác.

- Nhận thư giùm khi hàng xóm vắng nhà.

- Sử dụng trước, hỏi mượn sau.

- Tự ý bóc thư của người khác.
( Các nhóm HS làm việc
( Theo từng nội dung, đại diện các nhóm  trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp; các nhóm khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. 

( GV kết luận: 

- Thư từ, tài sản của người khác là “của riêng” của mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm sai trái, vi phạm pháp luật.  

  Mọi người cần tôn trọng bí mật riêng tư của trẻ em vì đó là quyền trẻ em được hưởng. 

- T ôn trọng tài sản của người khác là hỏi mượn khi cần; chỉ sử dụng khi được phép; giữ gìn, bảo quản khi sử dụng.
	- HS thảo luận theo nội dung trong vở bài tập.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp, các nhóm khác bổ sung, nêu ý kiến.

- GV kết luận.

	4/ Hoạt động 3: Liên hệ thực tế (bài tập 3)
* Mục tiêu: HS tự đánh giá việc mình tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

*KNS :

- Kĩ năng tự trọng.
- Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.
* Cách tiến hành:
	*Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm đôi.

	( Từng cặp HS trao đổi với nhau theo câu hỏi:

- Em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản gì, của ai?

- Việc đó xảy ra như thế nào?
( Từng cặp HS trao đổi với nhau.

( GV mời một số HS trình bày trước lớp. Những em khác có thể hỏi để làm rõ thêm những chi tiết mà mình quan tâm.

( GV tổng kết, khen ngợi những em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và đề nghị lớp noi theo.  
	-Từng cặp HS trao đổi với nhau.GV mời một số HS trình bày trước lớp. Những em khác có thể hỏi để làm rõ thêm những chi tiết mà mình quan tâm.

- GV tổng kết, khen ngợi những em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và đề nghị lớp noi theo.  

	5/ Hướng dẫn thực hành. 

( Thực hiện việc tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

( Sưu tầm những tấm gương, mẩu chuyện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
	-GV nêu yêu cầu về nhà.

	C. Củng cố -dặn dò: (2')
-Thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác?

- Vì sao phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác?
- GV nhận xét tiết học.
	- Vấn đáp.



                                              ----------------------------------------------
Tuần 27:

Đạo đức
Tiết 27:TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN, CỦA NGƯỜI KHÁC (tiết 2)

I.MỤC TIÊU

- Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

- Biết: Không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác.

- Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.  
+ Ghi chú:      - Biết: Trẻ em có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư.

                      - Nhắc mọi người cùng thực hiện.

ii. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng tự trọng.

- Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.
iii. các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Tự nhủ.

- Giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Tranh minh hoạ cho HĐ1


V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

A.Kiểm tra bài cũ: (5’)
Gọi 2 HS trả lời câu hỏi

Nêu biểu hiện tôn trọng tài sản, thư từ của người khác. - Nhận xét ,đánh giá

B. Bài mới:(33’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   1Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.Họat động 1: Nhận xét hành vi ( bài tập 4)

Mục tiêu: HS có kĩ năng nhận xét hành vi liên quan đến tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

Yêu cầu HS đọc từng tình huống thảo luận theo nhóm

Mời đại diện các nhóm lên trình bày

 Kết luận:Các tình huống b,d là đúng

Các tình huống a, c là sai

c.Hoạt động 2: Đóng vai (bài tập 5)

Mục tiêu: HS biết thực hiện một số hành động thể hiện sự tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

Cho HS thực hiện một số trò chơi theo tình huống trong SGK

Yêu cầu HS đóng vai trước lớp

Kết  luận: 

1. Hỏi mượn bạn chứ không tự ý lấy

2. Khuyên các bạn nhặt mũ trả cho Thịnh

Kết luận chung(SGK)
	- Lắng nghe

- Quan sát tranh

- Đọc từng tình huống thảo luận theo nhóm đôi

đại diện các nhóm trình bày

- Nhận xét 

- Lắng nghe

- HS thực hiện một số trò chơi theo tình huống

- Các nhóm lựa chọn một tình huống đóng vai trước lớp

- Nhận xét 


C.Củng cố, dặn dò (2’)

Hiểu thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác
 -  GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

 -  GV nhắc HS về nhà học bài
_______________________________________________________
TUẦN 28:

Đạo đức: ( TiÕt 28)
TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

I / Mục tiêu: 

     - Biết  cần  phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.

     - Nêu được cách sử dụng tiết kiệm  nước và bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiểm.
     - Biết thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia dình, nhà trường, địa phương

     - Có thái độ phản đối những hành vi sử dụng láng phí và làm ô nhiễm nguồn nước.  

     - GDHS biết vì sao cần phải sử dụng tiết  kiệm nước và bảo vệ nguồn nước
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục:

- Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn

- Kĩ năng trình bày các ý tưởng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin liên quan đến tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng bình luận, xác định và lựa chọn các giải pháp tốt nhất để tiết kiệm bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

III/ Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực:

- Dự án

- Thảo luận
IV/ Tài liệu và phương tiện:  

     - Tài liệu về sử dụng nguồn nước và tình hình ô nhiễm nước ở các địa phương.

     - Phiếu học tập cho hoạt động  2 và 3 của tiết 1.

V/ Hoạt động dạy - học :


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Hoạt động 1:  Vẽ tranh và xem ảnh. 
- Yêu cầu các nhóm thảo luận để những gì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

- Cho quan sát  tranh vẽ sách giáo khoa.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm  và chọn ra 4 thứ quan trọng nhất không thể thiếu và trình bày lí do lựa chọn ?

- Nếu thiếu nước thì cuộc sống sẽ như thế nào ? 

- Mời đại diện các nhóm lên nêu trước lớp.

- GV kết luận: Nước là nhu cầu thiết của con người, đảm bảo cho trẻ em sống và phát triển tốt.

Hoạt động 2:   Thảo luận nhóm. 
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm.   
- Phát phiếu học tập cho các nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận  nhận xét  về việc làm trong mỗi trường hợp là đúng hay sai ? Tại sao ? Nếu em có mặt ở đấy thì em sẽ làm gì?

- Mời đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp. 

- GV kết luận chung: Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước nơi mình ở. 

* Hoạt động 3:   
- Gọi HS đọc BT3 - VBT.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân. 

- Mời một số trình bày trước lớp. 

- Nhận xét, biểu dương những HS biết quan tâm đến việc sử dụng ngườn nước nơi mình ở

* Hướng dẫn thực hành:

- Về nhà thực tế sử dụng nước ở gia đình, nhà trường và thực hiện sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nước sinh hoạt ở gđình và nhà trường
	- Quan sát, trao đổi tìm ra  4 thứ cần thiết nhất: Không khí – lương thực và thực phẩm – nước uống – các đồ dùng sinh hoạt khác.

-  Nếu thiếu nước thì cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

- Lần lượt các nhóm cử các đại diện của nhóm mình lên  trình bày trước lớp.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm có cách trả lời hay nhất.

- Lớp chia ra các nhóm thảo luận.

- Trao đổi thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập  trong phiếu lần lượt  các nhóm cử đại diện của mình lên trình bày về nhận xét  của nhóm mình : -  Việc làm sai : -  Tắm rửa cho trâu bò ở ngay cạnh giếng nước ăn ; Đổ rác ở bờ ao, bờ hồ ; Để vòi nước chảy tràn bể không khóa lại. 

- Lớp nhận xét, bổ sung. 

- HS làm bài cá nhân.

- 3 em trình bày kết quả. 

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.


                        _______________________________________________
TUẦN 29
Đạo đức
  ( TiÕt 29)          Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (T2)
I. Mục tiêu:
-Biết cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.

-Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.

-Biết thực hiện tiết kiệm nước  và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương.

*Ghi chó HS khá, giỏi: Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước. Không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước.

* GDDDHCM:Cần , kiệm , liêm chính:GD đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ.
II/ Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn

- Kĩ năng trình bày các ý tưởng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin liên quan đến tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng bình luận, xác định và lựa chọn các giải pháp tốt nhất để tiết kiệm bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường.

III/ Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực:

- Dự án

- Thảo luận
IV. CHUẨN BỊ:

* GV: Phiếu thảo luận nhóm.

*  HS: VBT Đạo đức.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG:

	A.KT Bài cũ:(5’) Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

- Gv kiểm tra việc thực hành của học sinh

B.Bài mới (30')

1.Giới thiệu bài
2. Phát triển các hoạt động(30’)
*  Hoạt động 1: Trình bày kết quả điều tra..
- Yêu cầu cần đạt: Giúp HS biết liên hệ đến địa phương về nguồn nước các em đang sử dụng.

- GV yêu cầu HS chia nhóm. Căn cứ vào kết quả phiếu điều tra của nhóm mình để điền vào bảng báo cáo của nhóm.

Hãy quan sát nguồn nước nơi em đang sống và cho biết:
+ Nước ở đó đang thiếu, thừa hay đủ? Biểu hiện như thế nào ?

+ Nước đó sạch hay bị ô nhiễm? Biểu hiện như thế nào?

+ Hãy liệt kê những hành vi mà em quan sát được:tiết kiệm nguồn nước, lãng phí nguồn nước, bảo vệ và gây ô nhiễm nguồn nước?

- GV hỏi: Em hãy nêu một vài việc các em có thể làm để tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước?

- GV lắng nghe ý kiến và chốt lại:

=> Chúng taphải thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước để bảo vệ và duy trì sức khoẻ cuộc sống của chúng ta.
	- 2 HS trả lời câu hỏi: 

Sơn. Thơ, 
-HS chia nhóm trình bày phiếu điều tra.

-Các nhóm dán bảng điều tra lên bảng.

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-5 – 6 trả lời.



	*  Hoạt động 2: Sắm vai.
- Yêu cầu cần đạt: Giúp Hs biết sắm vai và xử lí tình huống đúng sai.

- GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận tìm cách xử lí tình huống và sắm vai thể hiện. 

+ Tình huống 1: Em và Nam đang cùng nhau đi dọc bờ suối. Bỗng Nam dừng lại, nhặt một vỏ hộp thuốc sâu quẳng xuống sông. Nam nói “ Nước ở đây sạch không sợ bẩn”. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì?

+ Tình huống 2:Mai và An đang đi trên đường phố thì phát hiện một chỗ ống nước sạch bị rò rỉ. Nước chảy ra khá nhanh. Mai định dừng lại xem xét thì An cau lại: “ Ôi dào, nước này chẳng cạn đựơc đâu. Cậu lo làm gì” Nếu em là Mai em sẽ làm gì?

-  GV nhận xét chốt lại.

=> Nước sạch có thể bị cạn và hất. Nước bẩn có ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta phải biết bảo vệ nguồn nước. Phê phán những hành vi tiêu cực không biết bảo vệ nguồn nước.

     -Nước là một trong những nguồn sống của chúg ta. Vì thế tiết kiệm và bảo vệ nước tức là bảo vệ và duy trì sự sống trên Trái Đất.
	-HS theo dõi các tình huống.

-Một vài nh1m lên sắm vai thể hiện tình huống và cách giải quyết của nhóm.

-Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến,  nhận xét.



	3.Dặn dò.(5’)
( GDMT: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường. 
-Chuẩn bị bài sau: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
-Nhận xét bài học.


                             _____________________________________________

Tuần: 30
Đạo đức 

(Tiết 30) ch¨m SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (T1)

I. Mục tiêu:

- Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.

+ Ghi chú: Biết được vì sao cần phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi.


(Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu hs thực hiện lập đề án trang trại sản suất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho hs kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.)
+ GDQ trẻ em: được bày tỏ ý kiến của mình:  Đồng tình ủng hộ những hành vi chăm sóc cây trồng, vật nuôi ; Biết phản ứng với hành vi phá hoại cây trồng vật nuôi ; Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện có người phá hoại cây trồng, vật nuôi.

+ GDBVMT: Tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần phát triển, giữ gìn và BVMT. 

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn.

- Kĩ năng trình bày các ý tưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

III. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Dự án.

- Thảo luận.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh một số cây trồng, vật nuôi. 

V. Hoạt động dạy - học :


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	* Hoạt động 1: (10')   
Trò chơi ai đoán đúng ?
+KNS: Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn.

- Yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm.

- Chia lớp thành hai nhóm ( số chẵn và số lẻ)

- Yêu cầu nhóm số chẵn vẽ và nêu đặc điểm của một loại con vật mà em thích? Nêu lí do em thích ? Nhóm số lẻ vẽ và nêu đặc điểm của một  cây trồng ? Nêu ích lợi của loại cây đó?   

- Mời các đại diện lên trình bày trước lớp.

- Yêu cầu các HS khác phải đoán và gọi tên được con vật nuôi hoặc cây trồng đó.

- GV kết luận:   sách GV.

(Hoạt động 2: (13')   Quan sát tranh . 
+KNS: 

- Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn.

- Kĩ năng trình bày các ý tưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- GV  cho lớp quan sát  tranh yêu cầu HS đặt câu hỏi về các bức tranh.

- Mời một vài HS đặt câu hỏi và mời bạn khác trả lời về nội dung từng bức tranh.

- Yêu cầu các nhóm khác trao đổi ý kiến và bổ sung 

- GV kết luận theo SGV.

* Hoạt động 3: (15') “ Đóng vai”.   
+ KNS:

- Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường.

- Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Yêu cầu các nhóm trao đổi để tìm và kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Mời một số em trình bày trước lớp. 

- Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các  nhóm.

* GV kết luận.

Liên hệ việc SDNLTK&HQ:Chăm sóc cây trồng vật nuôi là góp phần giữ gìn, BVMT, BV thiên nhiên, góp phần làm trong sạch MT, giảm độ ô nhiễm MT, giảm hiệu ứng nhà kính do các chất khí thải gây ra, tiết kiệm năng lượng.

* Củng cố - dặn dò : (2')
- GV nhận xét đánh giá tiết học. 

- Giáo dục HS ghi nhớ thực theo bài học 
	* Thảo luận.
- Tiến hành điểm số từ 1 đến hết.

- Chia thành hai nhóm số chẵn và nhóm số lẻ 

- Các nhóm thực hành vẽ và nêu đặc điểm của từng loại cây hay con vật nuôi xuống phía dưới bức tranh.
- Lần lượt các nhóm  cử các đại diện của mình lên báo cáo kết quả trước lớp.

- Em khác nhận xét và  đoán ra cây trồng hay con vật nuôi mà nhóm khác đã vẽ.

- Bình chọn nhóm làm việc tốt.

* Thảo luận.

- Lớp quan sát  tranh và tự đặt câu hỏi cho từng bức tranh :

- Các bạn trong mỗi bức ảnh đang làm gì ?

- Theo bạn việc làm của các bạn đó mang lại lợi ích gì ?

- Lớp lắng nghe nhận xét  và bổ sung.

* Dự án, thảo luận.

- Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của GV.

- Lần lượt các nhóm  cử đại diện lên kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi của nhóm mình cho cả lớp cùng nghe.

- Các nhóm khác theo dõi và nhận xét  ý kiến bạn.

- Lớp bình chọn nhóm có nhiều việc làm  hay và đúng nhất.  

- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.


-----------------------------------------------------------------------
Tuần: 31
Đạo đức 
(Tiết 31) ch¨m SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (T 2)

I.Mục tiêu
- Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.

+ Ghi chú: Biết được vì sao cần phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi.


(Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu hs thực hiện lập đề án trang trại sản suất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho hs kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.)

+ GDQ trẻ em: được bày tỏ ý kiến của mình:  Đồng tình ủng hộ những hành vi chăm sóc cây trồng, vật nuôi ; Biết phản ứng với hành vi phá hoại cây trồng vật nuôi ; Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện có người phá hoại cây trồng, vật nuôi.

+ GDBVMT: Tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần phát triển, giữ gìn và BVMT. 

II. Các kĩ năng sống cơ bản đ​ợc giáo dục trong bài.

- Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn.

- Kĩ năng trình bày các ý t​ởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

- Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

- Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

III. Các ph​ơng pháp / kT dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Thảo luận.

IV. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh ảnh một số cây trồng, vật nuôi. 

- HS: VBT

V. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
- Hãy kể tên một số cây trồng, vật nuôi mà em biết.

- Nhận xét ,đánh giá

B.Bài mới: (33')

   * Giới thiệu bài: (Dùng lời nói)

   * Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra (bài tập 1)

+KNS: Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn.

yêu cầu HS ghi kết quả điều tra ra nháp
Mời một số HS trình bày kết quả điều tra

Nhận xét

  * Hoạt động 2: Quan sát tranh 

-KNS: 

+ Kĩ năng trình bày các ý t​ởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

+ Kĩ năng thu thập và sử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

Chốt: chăm sóc cây trồng vật nuôi mang lại niềm vui cho các bạn vì các bạn đ​ợc tham gia làm những công việc có ích và phù hợp với khả năng.
* Hoạt động 3:  Đóng vai

+KNS: Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu HS thảo luận các tình huống sau đó đóng vai theo tình huống( mỗi nhóm đóng vai một tình huống)
Mời các nhóm đóng vai tr​ớc lớp

Nhận xét

Kết luận:

- Tình huống 1: Tuấn nên t​ới cây và giải thích cho bạn hiểu

- Tình huống 2:D​ơng nên đắp lại bờ ao hoặc báo cho ng​ời lớn biết

- Tình huống 3: Nga nên cho lợn ăn giúp mẹ

- Tình huống 4: Hải cần khuyên Chính không nên đi trên thảm cỏ

d.Hoạt động 4: Trò chơi: “ Ai nhanh ai đúng”( bài 6)

-KNS:

+ Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

+ Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ờng.

Nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi sau đó cho HS tiến hành trò chơi.
Nhận xét, biểu d​ơng đội thắng cuộc

*Kết luận chung: Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống của con ng​ời, vì vậy em cần bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

C.Củng cố Dặn dò: (2')

   GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

   GV nhắc HS về nhà học bài
	- 1 HS trả lời (Nam)

- Nhận xét

- Lắng nghe

* Thảo luận.
- ghi kết quả điều tra ra nháp

- Trình bày tr​ớc lớp

* Thảo luận.
- Quan sát tranh ,trả lời câu hỏi SGK 

- Nhận xét 

* Thảo luận.
- Thảo luận các tình huống và đóng vai theo tình huống

- Các nhóm đóng vai các tình huống tr​ớc lớp

- Nhận xét

- Lắng nghe

*Trò chơi.

- Lắng nghe GV phổ biến trò chơi

- Tham gia trò chơi

- Nhận xét

- 2 HS đọc phần kết luận(SGK)

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


                                 --------------------------------------------

Tuần: 32
Đạo đức
TiÕt 32: VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục tiêu
-Môi trường trong sạch sẽ mang lại cho con người sức khỏe. Học sinh biết bảo vệ môi trường để môi trường không bị ô nhiễm. Có thái độ phản đối những hành vi phá hoại môi trường  sống .
II. Đồ dùng dạy- học
- Tranh ảnh về môi trường   

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
-GV KT VBT NX
B. Bài mới: (30')
Hoạt động 1:  Báo cáo kết quả điều tra . 

- Yêu cầu lớp vẽ tranh mô tả môi trường  nơi em đang sống ? 

- Mời lần lượt từng em mô tả lại bức tranh môi trường  em vẽ.

- Theo em nơi mình đang sống có phải là môi trường  trong sạch không ?

-Em đã tham gia vào các hoạt động  bảo vệ môi trường  sạch đẹp như thế nào ? 

- Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có .

Hoạt động 2:  Thảo luận theo nhóm .   
-Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm trao đổi bày tỏ thái độ  đối với các ý kiến do giáo viên đưa ra và giải thích .

-Lần lượt nêu các ý kiến thông qua phiếu  như trong sách giáo viên .
-Mời đại diện từng nhóm lên trả lời trước lớp  trước lớp . 

-Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các  nhóm .

* Giáo viên kết luận theo sách giáo viên .

C: Củng cố dặn dò: (2')
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 

-Giáo dục HS ghi nhớ thực theo bài học 
	- Lớp làm việc cá nhân .

- Nhớ hình dung lại môi trường  nơi mình đang ở để vẽ tranh .

-Lần lượt  từng em lên giới thiệu bức tranh của mình trước lớp .

- Tự nêu lên nhận xét về môi trường  nơi đang ở 

- Giữ vệ sinh chung , không xả rác bừa bãi …

-Các em khác lắng nghe nhận xét và  và bổ sung .

- Bình chọn em vẽ và có những việc làm tốt 

-Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên .

-Lần lượt các nhóm  cử đại diện lên giải quyết và nêu thái độcủa nhóm mình cho cả lớp cùng nghe .

-Các nhóm khác theo dõi và nhận xét  ý kiến nhóm bạn .

-Lớp bình chọn nhóm có cách giải quyết hay và đúng nhất .

-Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày .


               ------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 33

ĐẠO ĐỨC

Tiết 33:DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

 (Luật ATGT)

I.MỤC TIÊU:

- Cung cấp thêm một số kiến thức về luật lệ ATGT.

- Thực hiện những hành vi ứng xử phù hợp với thực tế trong cuộc sống . 

- Thực hiện tốt luật lệ giao thông và nhắc nhớ bạn bè cùng thực hiện tốt luật lệ giao thông khi tham gia giao thông trên đường . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv:  Tranh ảnh về ATGT 

Hs: sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ:5' 

- 2hs trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới: 32'
- Giới thiệu, ghi tựa.

Hoạt động 1: Trò Chơi “Đèn xanh, đèn đỏ” 
- Cho học sinh nhận xét đưa ra ý kiến .

- Khi tham gia giao thông trên đường gặp đèn báo hiệu màu xanh em đi ntn ? 

- Đèn vàng  đi như thế nào ? 

- Đèn đỏ đi ra sao ? 

- Lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có 

Hoạt động 2:  Đóng vai xử lí tình huống 
- Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm đóng vai theo một tình huống do giáo viên đưa ra.

- Lần lượt nêu lên tình huống như. 

- Đi học trên đường do chạy nhảy mà không để ý nên va vào một cụ già làm cụ bị ngã.

- Khi tan học một số bạn cắp vai nhau đi dàn hàng 3 hàng tư trên đường em sẽ nói với bạn như thế nào ? 

- Trên đường đi học có một số bạn đi xe đạp nhưng bám vai người đi xe máy, em sẽ nói gì với bạn ?

- Yêu cầu các nhóm trao đổi đưa ra cách giải quyết .

- Mời từng nhóm lên trình bày cách giải quyết của nhóm mình trước lớp . 

- Nhận xét, đánh giá ý kiến các  nhóm.

- Kết luận .  

Hoạt động 3:

 - Yêu cầu các nhóm thi vẽ tranh  cổ động, hát, đọc thơ nói về việc chấp hành trật tự ATGT.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương nhóm thắng cuộc 

3. Củng cố- dặn dò:2'  

- Giáo dục học sinh ghi nhớ thực hiện theo bài học. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học. 
	- Làm theo yêu cầu GV.

- Thực hiện trò chơi “Đèn đỏ”

- Một số em nêu ý kiến .

- Khi đèn màu xanh ta tiếp tục đi 

- Màu vàng đi chậm lại .

- Màu đỏ đứng lại nhường đường .

- Lần lượt đại diện  nêu ý kiến  trước lớp .

- Các em khác lắng nghe nhận xét bổ sung.

- Bình chọn nhóm làm việc tốt .

- Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên .

- Lần lượt các nhóm cử đại diện lên giải quyết tình huống của nhóm mình cho cả lớp cùng nghe .

- Các nhóm khác theo dõi và nhận xét  ý kiến nhóm bạn .

- Lớp bình chọn nhóm có cách giải quyết hay và đúng nhất .

- Các nhóm tổ chức thi vẽ tranh cổ động đọc thơ, kể chuyện có chủ đề nói về chấp hành luật lệ ATGT .

- Về nhà áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày .


                                  ---------------------------------------------
Tuaàn 34
Đạo đức

Tiết34:  
Dành cho địa ph­¬ng:GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP.
I.MỤC TIÊU
Phân biệt được trường lớp đảm bảo vệ sinh và trường lớp mất vệ sinh.

Nêu được ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, biết thực hiện thu gom và xử lý rác hợp vệ sinh ở trường học.
 Thực hiện thu gom và xử lý rác hợp vệ sinh.
Thực hiện giữu vệ sinh trường, lớp thường xuyên.

Quan tâm và có trách nhiệm làm cho trường, lớp sạch sẽ.
Tự giác, nhắc nhở các bạn cùng thực hiện giữ gìn vệ sinh trường lớp.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1- Kieåm tra baøi cuõ :5'


Kieåm tra caùc baøi taäp ñaõ hoïc ôû tuaàn tröôùc 

2- Daïy baøi môùi :32'
                                                                                                               
	
	Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
	Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

	
	1 .  Giôùi thieäu baøi : Neâu baøi hoïc vaø muïc tieâu caàn ñaït
2.   Hoaït ñoäng 1
 
    

   HS phân biệt được trường lớp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và trường lớp mất vệ sinh

- Cho Hs trả lời.

- Gv keát luaän .

3.    Hoaït ñoäng 2 : Thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp.  


- Gv chia 3 nhóm, quan sát tranh và thảo luận.

- Cho các nhóm trình bày.

- Gv keát luaän 
4.   Hoaït ñoäng 3 :  Trß chơi  .




- Gv chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû. 

- Gv hướng dẫn chơi, luật chơi.

- Cho Hs chơi.

-  Gv nhaän xeùt , tuyên dương.

5  Củng cố-Dặn dò: 3'
:


- Cho hs nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc.

- Hd thöïc haønh
- Nhận xét tiết học
	- Caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt , boå sung .

- Hs  thaûo luaän nhoùm .

- Vaøi hs trình baøy , caùc nhoùm khaùc goùp yù kieán .

- HS chơi.


---------------------------------------------

TUẦN 35
Đạo đức

Tiết 35: THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM
I/ Mục tiêu: 

- Giúp các em hệ thống 8 bài đạo đức đã học.

 
- Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cuối năm. 

II/ Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Bài cũ:

2. Bài mới:  Giới thiệu bài:

* HD ôn tập:

Kể tên các bài đạo đức đã học từ đầu năm đến giờ ?

-Hãy nêu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi và nhi đồng ?

-Thế nào là giữ đúng lời hứa ?

-Tự làm lấy việc của mình có ích lợi gì ?

-Em đã làm gì để thể hiện sự quan tâm -chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em ?

-Vì sao chúng ta phải chia sẻ vui buồn cùng bạn ?

-Tích cực tham gia việc lớp việc trường có lợi gì ?

-Ngày 27/7 hàng năm là ngày gì?

3. Củng cố, dặn dò: 

-Nêu nội dung bài

-NX tiết học.
	- Suy nghĩ, kể

B1: Kính yêu Bác Hồ

B2: Giữ lời hứa

B3: Tự làm lấy việc của mình

B4: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

B5: Chia sẻ vui buồn cùng bạn 

+-HS nêu 5 điều Bác Hồ dạy.

+ Đã hứa là phải thực hiện bằng được. 

+Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp mình mau tiến bộ hơn.

+HS phát biểu 

+ Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được thông cảm và chia sẻ. 

+Tham gia việc lớp, việc trường là quyền, là bổn phận của mỗi Hs .

+ Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ
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